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Chương 1.  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG  

THÔNG TIN KẾ TOÁN 

(Số tiết: 06) 

Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: 

- Phân biệt được một số thuật ngữ như hệ thống, hệ thống thông tin, và hệ thống 

thông tin kế toán, biết được công nghệ thông tin ảnh hưởng thế nào đến hệ thống thông 

tin kế toán 

- Hiểu được việc lập báo cáo tài chính sẽ thay đổi như thế nào trong thời đại công 

nghệ thông tin. 

- Nhận thức được việc ứng dụng công nghệ thông tin cho phép các kế toán viên quản 

trị việc đào tạo và thiết kế được hệ thống quản trị chi phí mới và cách đo lường mức độ 

hoàn thành như thế nào. 

- Biết được tại sao các kiểm toán viên cung cấp dịch vụ bảo đảm 

- Nhận thức được những điểm mới trong một hệ thống thông tin kế toán và làm quen 

với những cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực mới này. 

1.1. Hệ thống thông tin kế toán là gì? 

1.1.1. Lý thuyết về hệ thống 

Hệ thống là một khái niệm thường được sử dụng trong đời sống và chúng ta có thể 

xem “hệ thống là một tập hợp các thành phần phối hợp với nhau để hoàn thành một loạt 

các mục tiêu”.  

Ví dụ: - Hệ thống khuyếch đại âm thanh: Loa, bộ khuyếch đại, micro… nhận đầu vào 

là âm thanh nhỏ và mục tiêu của hệ thống là làm khuyếch đại âm đó ở đầu ra. 

 - Hệ thống giao thông: Đường, cầu, cảng, xe, tầu… mục tiêu của hệ thống là vận 

chuyển con người hàng hóa… từ nơi này đến nơi khác 

Một hệ thống bất kỳ có ba đặc điểm sau: 

- Có các thành phần bộ phận (hoặc những điểm hữu hình). 

- Tiến trình xử lý (hay phương pháp) để phối hợp các thành phần theo cách đã quy 

định. 

- Mục tiêu hoặc đối tượng của hệ thống. 
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Lý thuyết hệ thống có đưa ra những khái niệm liên quan như sau: 

+ Hệ thống con và hệ thống cha 

Từ định nghĩa trên cho ta thấy hệ thống sẽ tồn tại ở nhiều cấp bậc khác nhau. Các 

thành phần của nó cũng có thể là hệ thống với các đặc điểm khác nhau. Các thành phần 

của nó cũng có thể là hệ thống với các đặc điểm của một hệ thống phải có. Các hệ thống 

cấp thấp hơn trong một hệ thống là những hệ thống con, nó cũng có tiền trình phối hợp 

các thành phần bộ phận để đạt được mục tiêu của nó. Khái niệm hệ thống con, hệ thống 

cha phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi cá nhân khi tiếp cận hệ thống đó. 

- Ví dụ: - Hệ thống giao thông có các hệ thống con là hệ thống giao thông đường bộ, 

hệ thống giao thông đường thủy… 

+Đương biên và nơi giao tiếp 

*Đường biên: nhằm phân cách hệ thống này với hệ thống khác. Trong hệ thống con, 

đường biên giúp nhận dạng các thành phần của hệ thống. Xác định đường biên của hệ 

thống phụ thuộc vào đặc điểm và vị trí của hệ thống trong tổ chức. 

*Nơi giao tiếp: là nơi gặp nhau giữa các đường biên của hệ thống con. Nơi giao tiếp 

nối kết các hệ thống con hoặc các thành phần bộ phận. 

+Phân loại hệ thống: hệ thống có nhiều dạng khác nhau nhưng có thể được phân loại 

thành bốn dạng cơ bản sau: 

* Hệ thống đóng: là hệ thống cô lập với môi trường. Nó không có nơi giao tiếp với 

bên ngoài, không tác động khỏi đường biên và các tiến trình xử lý sẽ không bị môi 

trường tác động. Khái niệm hệ thống đóng chỉ mang tính chất lý luận bởi thực tế các hệ 

thống đều tác động qua lại với môi trường theo nhiều cách khác nhau. 

*Hệ thống đóng có quan hệ: là hệ thống có sự tác với môi trường, có nơi giao tiếp với 

bên ngoài và có sự kiểm soát ảnh hưởng của môi trường lên tiến trình. Quan hệ ở đây 

được thể hiện qua các nhập liệu và kết xuất. 

* Hệ thống mở: là hệ thống không kiểm soát sự tác động qua lại của nó với môi 

trường. Ngoài việc thể hiện quan hệ qua quá trình nhập liệu và kết xuất, hệ thống 

thường bị nhiều loạn hoặc không kiểm soát được, ảnh hưởng đến quá trình xử lý của 

nó. Hệ thống được thiết kế tốt sẽ hạn chế các tác động của sự nhiễu loạn. 

- Hệ thống kiểm soát phản hồi: là hệ thống các nhập liệu có thể là các kết xuất của nó. 
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Trên cơ sở bốn kiểu hệ thống cơ bản, người ta có thể liên hệ nhiều hệ thống với nhau. 

Ví dụ hệ thống đóng có quan hệ có thể có các thành phần là hệ thống đóng có quan hệ, 

hệ thống mở và hệ thống kiểm soát phản hồi. 

1.1.2. Hệ thống thông tin quản lý 

 a. 

Thông tin – dữ liêu: 

+ Dữ liệu: Những sự kiện, con số, hình ảnh… chưa được xử lý để phù hợp với người 

sử dụng 

+ Thông tin: Dữ liệu được sắp xếp phù hợp với người sử dụng. 

 

Ví dụ: điểm của một lớp là dữ liệu muốn thành thông tin thì cần phải sắp xếp phân 

loại giỏi, khá trung bình… 
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 Hệ thông thông tin quản lý có máy tính tham gia, một máy tính cụ thể xử lý thông 

tin. Khi hoạt động, có thành phần của máy tính trao đổi thông tin với nhau. Như vậy, 

máy tính cũng là một hệ thống thông tin. Các hệ thống thông tin quản lý trong các tổ 

chức kinh tế xã hộ như hệ thống thông tin quản lý nhân sự, hệ thống kế toán, hệ thống 

quản lý lịch công tác là các ví dụ điển hình về hệ thống thông tin. 

Hệ thống thông tin quản lý: phần lớn hệ thống xử lý giao dịch thường được xây dựng 

nhằm phục vụ cho một hoặc vài chức năng nào đó, hoặc chỉ đơn giản là giúp con người 

giải thoát khoải một công việc tính toán, thống kê nặng nhọc. Khi xuất hiện nhu cầu 

cung cấp các thông tin tốt hơn và đầy đủ hơn, cũng là lúc cần đến những phương thức 

xử lý thông tin một cách tổng thể – thông tin thông tin quản lý. 

Hệ thống thông tin quản lý là hệ thống có nhiệm vụ cung cấp thông tin cần thiết phục 

vụ cho việc quản lý điều hành một tổ chức. Thành phần chiếm vị trí quan trọng trong hệ 

thống thông tin quản lý là một cơ sở dữ liệu hợp nhất chứa các thông tin phản ánh cấu 

trúc nội tại của hệ thống và các thông tin các hoạt động diễn ra trong hệ thống. 

Với hạt nhân là cơ sở dữ liệu hợp nhất, hệ thống thông tin quản lý có thể hỗ trợ cho 

nhiều lĩnh vực chức năng khác nhau và có thể cung cấp cho các nhà quản lý công cụ và 

khả năng dễ dàng truy cập thông tin, hệ thống thông tin quản lý có các chức năng chính: 

+ Thu thập, phân tích và lưu trữ các thông tin một cách hệ thống nhữgn thông tin có 

ích được cấu trúc hoá để có thể lưu trữ và khai thác trên các phương tiện tin học. 

+ Thay đổi, sửa chữa, tiến hành tính toán trên các nhóm chỉ tiêu, tạo ra các thông tin 

mới. 

+ Phân phối và cung cấp thông tin. 

Chất lượng của hệ thống thông tin quản lý được đánh giá thông qua tính nhanh chóng 

trong đáp ứng các yêu cầu thông tin, tính mềm dẻo của hệ thống và tính toàn vẹn, đầy 

đủ của hệ thống. 
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*   

m. 

 

Các giai đoạn xây dựng hệ thống thông tin quản lý: 

Hệ thống thông tin quản lý cũng như bất kỳ hệ thống nào khác, nó có một cuộc sống 

cùng với các chu kỳ sống có những đặc trưng riêng. Nó được sinh ra, phát triển và cuối 
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cùng thì bị thay thế hay bị loại bỏ bởi hệ thống khác tiên tiến hơn, hiện đại hơn. Ta có 

thể chia cuộc sống, hay còn gọi là vòng đời của hệ thống thông tin quản lý ra các giai 

đoạn như sau: 

- Giai đoạn chuẩn bị: Giai đoạn này tình từ khi trong tổ chức xuất hiện nhu cầu xây 

dựng hệ thống thông tin mới nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho việc điều 

hành các hoạt động sản xuất trong tổ chức. 

- Giai đoạn hình thành và phát triển: Trong giai đoạn này, các dự định xây dựng hệ 

thống thông tin được triển khai thực hiện trong thực tế. Các chuyên gia phân tích hệ 

thống, nhà quản lý và các lập trình viên cùng nghiên cứu, khảo sát, phân tích, thiết kế 

và xây dựng hệ thống thông tin quản lý. Hệ thống thông tin được thử nghiệm, cài đặt và 

chuẩn bị đưa vào sử dụng. 

- Giai đoạn khai thác và sử dụng: Thông thường đây là giai đoạn dài nhất trong vòng 

đời của hệ thống thông tin quản lý. Trong giai đoạn này hệ thống được vận hành phục 

vụ cho nhu cầu khai thác và sử dụng thông tin trong tổ chức. Trong quá trình sử dụng, 

hệ thống được bảo trì hoặc sửa chữa để phù hợp với sự thay đổi về thông tin hoặc nhu 

cầu thông tin. 

- Giai đoạn thay thế: Trong quá trình sử dụng và khai thác hệ thống, luôn gặp phải sự 

thay đổi về thông tin (thay đổi về dung lượng, cấu trúc) và những sửa chữa trong hệ 

thống làm cho nó trở nên cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả. Vì vậy, hệ thống thông 

tin cũ cần phải được thay thế bởi hệ thống thông tin mới hoặc nâng cấp. 

1.1.3. Khái niệm về hệ thống thông tin kế toán 

Có ý kiến cho rằng hệ thống thông tin kế toán là phần giao của hai mảng: kế toán và 

hệ thống thông tin. Như vậy, nghiên cứu hệ thống thông tin kế toán được xem là vi tính 

hoá hệ thống kế toán trong doanh nghiệp. Nhưng đó là các hiểu chưa chính xác về hệ 

thống thông tin kế toán. 

-Khái niệm về hệ thống thông tin kế toán như sau: Hệ thống thông tin kế toán là việc 

thu thập các dữ liệu và xử lý các thông tin cần thiết cho người sử dụng. 

Để hiểu rõ thuật ngữ này cần xem xét khái niệm này trên khái niệm về hệ thống, 

thông tin và kế toán. 
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+> Kế toán: Kế toán bao gồm các lĩnh vực về kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế 

toán chi phí và kế toán thuế. Hệ thống thông tin kế toán được thiết lập để cung cấp 

thông tin cho các lĩnh vực này. Có thể thấy rằng hệ thống thông tin kế toán tạo lập các 

dữ liệu về bảng lương cho các nhân viên trong công ty, kế toán các khoản phải thu, kế 

toán các khoản phải trả, hàng tồn kho, dự toán tổng thể, ghi nhận các thanh toán trên sổ 

cái, thiết lập các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, lập kế hoạch chiến lược… 

Thách thức lớn nhất của kế toán là làm sao đưa được các thông tin tốt nhất cho những 

người cần thông tin (bên trong doanh nghiệp và bên ngoài doanh nghiệp). Ví dụ để 

quyết định mua một thiết bị văn phòng người ta quyết định cần các thông tin về người 

bán, các chi phí có liên quan, các điều kiện mua bán và thanh toán, làm sao để xử lý các 

thông tin đó, hệ thống thông tin kế toán sẽ giải quyết các việc đó. Kế toán còn giúp giải 

quyết các thông tin không liên quann đến kế toán như là lập dự toán về các khoản thu 

chi tiền mặt của công ty, tổng hợp và phân tích các thông tin về doanh thu, chi phí và 

dự đoán doanh số các thị trường, phân tích các chi phí về lương và các lợi ích mang lại 

của người lao động, tổng hợp về vấn đề hàng tồn kho, phân tích biến động chi phí sản 

xuất. 

Bên cạnh đó thông tin kế toán còn cung cấp những thông tin rất hữu dụng cho những 

người làm công việc không có sự liên quan đến kế toán như tài chính, nghiên cứu thị 

trường, nhân sự. Có thể tóm tắt như sau: 

*Tài chính – Dự toán về tiền và các khoản thu chi thực tế làm cơ sở phân tích. 

* Nghiên cứu thị trường – Thống kê bán hàng, tổng hợp phân tích, thông tin về chi 

phí và dự toán về doanh thu. 

 
 
  
Kế toán 
 

Hệ thống 
thông tin 
 

 

Hệ thống 
thông tin 
kế toán 

 

Hình 1.1: Hình mô tả cách thức nhìn nhận hệ thống thông tin kế toán  
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* Quản lý nhân sự – Phân tích bảng lương (phân tích lợi ích mang lại của từng cá 

nhân) các dự án trong tương lai và dự toán chi phí nhân sự. 

* Sản xuất – Tổng hợp thông tin về hàng tồn kho, và phân tích chi phí sản xuất. 

+> Thông tin (còn gọi là dữ liệu): mặc dù hai khái niệm này thường khác nhau nhưng 

lại hay được sử dụng nhầm lẫn. Khái niệm dữ liệu dùng để chỉ các ghi nhận thô về các 

dữ kiện sự kiện chưa được xử lý, ví dụ các điểm thi của một lớp học. Để hữu dụng các 

dữ liệu cần được quá trình xử lý để trở thành thông tin, ví dụ các điểm thi được phân 

loại, cộng trung bình và nhóm lại thành các nhóm để đánh giá trình  độ học của lớp. 

Làm thế nào để xử lý các dữ liệu thành thông tin có ích? Không có một câu trả lời 

chung, tuỷ trường hợp, tuỳ các nhận thức mà cách xử lý khác nhau. Ví dụ để đánh giá 

lớp học cách thông thường là kiểm tra, tuy nhiên các thông tin nhận được liệu có chính 

xác tuyệt đối? Một ví dụ khác, đánh giá giá trị cổ phiếu mà một công ty đang sử hữu có 

thể lấy giá trung bình của các ngày giao dịch gần đây, giá trị mà công ty đã thanh toán 

để có cổ phiếu này, hay giá giao dịch ngày gần nhất để đánh giá? Dữ liệu thô rất quan 

trọng vì nó là cơ sở cho dấu vết kiểm toán, các dữ liệu sẽ được hệ thống thông tin ghi 

lại, chẳng hạn, hệ thống thông tin sẽ gắn kết với máy chấm công của công ty ghi lại 

toàn bộ thời gian của nhân viên và tiến hành tính lương và các khoản trích theo lương. 

Kiểm toán nội bộ có thể so sánh kết quả ghi nhận bảng chấm công và bảng lương để 

chắc rằng các việc trả lương đã được tính toán đúng. 

Mặc dù thông tin là quan trọng nhưng các thông tin cần phải được xử lý vì người sử 

dụng cần các thông tin tài chính đã được tổng hợp, hay tổng kết thống kê, hay các thông 

tin mang tính dự đoán là cơ sở cho việc ra quyết định. 

 

 
ĐẦU VÀO 

 
XỬ LÝ 

 
ĐẦU RA 

Dữ liệu thông 
tin từ các 

nguồn xuất 

Sắp xếp, tổ 
chức và tính 

toán 

Thông tin cho 
việc ra quyết 

định xuất, nhập 

Hình 1.2: Hình dùng để mô tả ba giai đoạn trong quá trình xử lý 
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Công việc xử lý dữ liệu thường được trải qua các bước sau: (1) – thập liệu các thông 

tin thô vào (2) – tiến hành xử lý các thông tin và (3) – cho các thông tin có ý nghĩa. 

Các hệ thống thông tin kế toán hiện đại cơ bản dựa vào các bước trên nhưng được hỗ 

trợ bởi các máy tính. Ví dụ, các cửa hàng bán lẻ bán hàng trên mạng sử dụng các trang 

web để khách hàng đặt hàng, thông tin khách hàng đặt hàng sẽ được lưu trữ, xử lý để 

thực hiện việc giao hàng, thông tin được lưu chuyển in ra hoá đơn và tổng hợp lên báo 

cáo tài chính của cửa hàng. 

Một điều cần lưu ý là cho dù máy tính là công cụ giúp tăng tính hiệu quả xử lý dữ liệu 

nhưng chúng cũng tạo ra một số rắc rối: Như máy không thể hiệu chỉnh được những 

thông tinh sai do nhập lệnh sai (ví dụ: nhập nhầm só ngày công 28 thành -28), nhập liệu 

máy tính điện tử sẽ gây khó khăn trong việc tìm lại dấu vết kiểm toán. 

+> Hệ thống: trong lĩnh vực kế toán, thuật ngữ hệ thống thường liên tưởng đến hệ 

thống máy tính, công nghệ thông tin ngày nay đã thay đổi trong mọi công việc. Hệ 

thống là một tập hợp vật chất và phi vật chất như người, máy móc, thông tin, dữ liệu, 

các phương pháp xử lý, các quy tắc, quy trình xử lý, gọi là các phần tử của hệ thống. 

Trong hệ thống, các phần tử tương tác với nhau và cùng hoạt động để hướng tới mục 

đích chung. 

+>Hệ thống thông tin: là hệ thống mà mục tiêu tồn tại của nó là cung cấp thông tin 

phục vụ hoạt động của  con người trong một tổ chức nào đó. Ta có thể hiểu hệ thống 

thông tin là hệ thống mà mối liên hệ giữa các thành phần cũng như giữa nó với các hệ 

thống khác là sự trao đổi thông tin. 

Một hệ thống thông tin kế toán được hiểu là tập hợp các nguồn lực như con người, 

thiết bị máy móc được thiết kế nhằm biến đổi dữ liệu tài chính và các dữ liệu khác 

thành thông tin (Hình 1.2). 
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Nói đến hệ thống thông tin kế toán hiện đại là nói đến hệ thống thông tin có sử dụng 

công nghệ thông tin, dưới quyền chủ động tuyệt đối của con người để thực hiện các 

chức năng ghi nhận, xử lý, lưu trữ và truyền đạt thông tin kinh tế tài chính trong một tổ 

chức kinh doanh sản xuất hay hành chính sự nghiệp. Nó cho phép ghi chép, theo dõi 

mọi biến động về tài sản, nguồn vốn và quá trình hoạt động của tổ chức. 

Hình 1.2. Mô hình hệ thống thông tin kế toán tự động hoá. 
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Hệ thống thông tin kế toán cũng thể hiện vai trò chủ đạo của nó trong quá trình kiểm 

soát bên trong tổ chức doanh nghiệp. Kiểm soạt nội bộ tốt là chìa khoá để quản trị có 

hiệu quả một tổ chức. Nhiều thông tin cần cho các nhà quản trị để kiểm soát tài chính 

và hoạt động của tổ chức doanh nghiệp đều do hệ thống thông tin kế toán cung cấp. 

Mô hình xử lý hệ thống thông tin kế toán trong các tổ chức doanh nghiệp với tính 

chất, quy mô và loại hình khác nhau đều tương tự nhau ở các góc độ sau: 

- Phương pháp xử lý thông tin: thủ công hoặc tự động đối với sự trợ giúp của máy 

tính. 

- Phương pháp kế toán: là cách thức và thủ tục cụ thể để thực hiện từng nội dung, 

công việc kế toán. 

+ Chứng từ kế toán: (phương pháp chứng mình nghiệp vụ kinh tế phát sinh và hoàn 

thành) 

Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin (băng, đĩa, thẻ thanh toán…) 

phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và hoàn thành làm căn cứ ghi sổ kế toán. 

Lập chứng từ là công việc đầu tiên của kế toán. 

+ Kiểm kê tài sản (phương pháp xác định số thực có của tài sản tại một thời điểm). 

Kiểm kê tài sản là việc cân đong đo đếm số lượng, xác nhận và đánh giá chất lượng, 

giá trị của tài sản nguồn hình thanh tài sản đối với số liệu trên sổ kế toán. 

Kiểm kê tài sản nhằm phát hiện các chênh lệch giữa số thực tế và ghi trên sổ kế toán. 

+ Tính giá thành các đối tượng kế toán 

Tiền tệ là thước đo định giá tài sản xác định hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp 

+ Tài khoản: thực chất là phương pháp lưu trữ thông tin, mỗi tài khoản là một đơn vị 

lưu trữ thông tin về chỉ tiêu báo cáo. 

+ Ghi sổ kép: phương pháp phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản 

(ít nhất 2 tài khoản). 

+ Báo cáo tài chính là phương pháp khái quát tình hình tài chính và kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh. 

b. Phân loại hệ thống thông tin kế toán: 

+ Theo sự lưu trữ số liệu: 
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* Hệ thống thông tin kế toán thủ công: Nguồn lực chủ yếu là con người và các công 

cụ tính toán con người thực hiện các công việc kế toán 

Dữ liệu trong các hệ thống này được ghi chép thủ công lưu trữ dưới hình thức chứng 

từ, sổ, thẻ, bảng. (phổ biến từ 1980 trở về trước). 

Qui trình: 

 

* Hệ thống thông tin kế toán máy tính: Nguồn lực chủ yếu là máy tính các công việc 

ghi chép, tổng hợp lập báo cáo đều được máy tính thực hiện và lưu trữ dưới dạng các tập 

tin. 

Ví dụ: Hệ thống chấm công, hệ thống giao dịch ATM, tính cước và in hóa đơn điện 

thoại… 

* Hệ thống thông tin kế toán trên nền máy tính: nguồn lực chủ yếu là con người và 

máy tính. Máy tính thực hiện các công việc dưới sự điều khiển, kiểm soát của con 

người. Nếu thiếu 1 trong 2 nguồn lực này thì hệ thống sẽ không hoạt động được. Ngoài 

vai trò chủ đạo là điều kiển, kiểm soát con người còn có nhiệm vụ nhập liệu mà hệ 

thống máy tính không thể thực hiện được và thực hiện các công việc bảo mật, bảo trì hệ 

thống. 

1.1.4.Hệ thống thông tin kế toán và vai trò của nó trong doanh nghiệp 

1. Hệ thống thông tin kế toán và vai trò của nó trong doanh nghiệp 

Công nghệ thông tin là khái niệm dùng để chỉ các thiết bị phần cứng và phần mềm 

được sử dụng trong hệ thống thông tin được vi tính hoá, là một nhân tố quan trọng làm 
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thay đổi hoạt động xã hội ngày nay. Công nghệ thông tin làm thay đổi hoạt động thương 

mại trong thời đại mới. Trong thời đại hiện nay công nghệ thông tin đã tác động đáng kể 

đến công việc của kế toán và người làm kế toán được xem như là những nhân viên xử lý 

dữ liệu, đòi hỏi các thông tin được xử lý phải có độ chính xác cao, tổng hợp và trình bày 

phù hợp với từng người sử dụng thông tin. 

Kế toán như là một hệ thống thông tin sẽ xác định, thu thập, xử lý và truyền thông tin 

kinh tế về một tổ chức tới một phạm vi rộng rãi người sử dụng cho mục tiêu quản trị 

hoặc đầu tư; 

Thông tin kế toán cung cấp cơ sở cho các nhà quản lý ra quyết định:lập kế hoạch và 

kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, đưa ra quyết định ở tất cả các mức quản lý, từ những 

vấn đề có cấu trúc như “Bao giờ thì cần mua thêm hàng và mua bao nhiêu để bổ sung 

vào kho nhằm đảm bảo mức tồn kho tối thiểu� hay những vấn đề không có cấu trúc như 

“Có nên đưa một công nghệ mới vào sản xuất hay không?� 

Thông tin kế toán cung cấp cơ sở cho các nhà đầu tư ra quyết định: Trên cơ sở các báo 

cáo tài chính, trong đó xác định rõ hiệu quả kinh doanh của một thời kỳ kinh doanh và 

tình hình tài chính của doanh nghiệp, tình hình sử dụng vốn, các nhà đầu tư tiếp hay 

không đầu tư vào doanh nghiệp. 

Thông tin kế toán cung cấp cơ sở để Nhà nước hoạch định chính sách, soạn thảo văn 

bản pháp luật phù hợp như chính sách về đầu tư, chính sách thuế… 

Trong mỗi tổ chức doanh nghiệp đều có những lĩnh vực hoạt động khác nhau với 

những chức năng khác nhau. Chúng có mối liên quan ràng buộc chặt chẽ với nhau, cung 

cấp thông tin về các hoạt động của chúng cho nhau, nhằm đảm bảo cho toàn bộ tổ chức 

doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. 

Nhiều tổ chức doanh nghiệp đã xây dựng các phân hệ thông tin quản lý cho từng lĩnh 

vực chức năng nghiệp vụ, nhằm cung cấp những thông tin trợ giúp cho quá trình ra 

quyết định trong những lĩnh vực chức năng đó như: 

- Hệ thống thông tin tài chính; 

- Hệ thống thông tin nhân lực; 

- Hệ thống thông tin thị trường; 

- Hệ thống thông tin sản xuât. 

Các hệ thống thông tin chuyên chức năng này không độc lập với nhau về mặt vật lý 

mà thường chia sẻ với nhau các nguồn lực chủ yếu của hệ thống và tất cả chúng đều có 
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mối quan hệ qua lại với hệ thống thông tin kế toán. Các hệ thống thông tin chuyên chức 

năng này đều cung cấp dữ liệu đầu vào cho hệ thống thông tin kế toán và những dữ liệu 

này, hệ thống thông tin kế toán có nhiệm vụ biến đổi chúng thành thông tin ở dạng các 

báo cáo quản trị và báo cáo tài chính. 

Ngược lại, hệ thống thông tin kế toán cũng cung cấp rất nhiều thông tin đầu vào cho 

các hệ thống thông tin chuyên chức năng nói trên. Nó cung cấp: 

- Báo cáo bán hàng cho hệ thống thông tin thị trường; 

- Báo cáo vật tư – tồn kho và thông tin về chi phí cho hệ thống thông tin sản xuất; 

- Báo cáo về lương và thuế thu nhập cho hệ thống thông tin nhân lực; 

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và theo dõi công nợ cho hệ thống thông tin tài chính. 

Các thông tin còn lại khác cần cho các hệ thống thông tin chuyên chức năng trên sẽ 

được thu thập thêm từ môi trường bên ngoài của doanh nghiệp, ví dụ thông tin về sở 

thích của khách hàng, thông tin về sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh, thông tin về kĩ 

thuật sản xuất mới hoặc thông tin về thị trường lao động. 

Như vậy, hệ thống thông tin kế toán cùng với các hệ thống thông tin chuyên chức 

năng khác tạo nên hệ thống thông tin hoàn chỉnh phục vụ quản trị doanh nghiệp. Chúng 

giữ vai trò liên kết hệ thống quản trị với hệ thống tác nghiệp, đảm bảo sự vận hành của 

chúng làm cho tổ chức doanh nghiệp đạt được các mục tiêu đề ra (Hình 1.2). 

2.Vai trò liên kết của hệ thống thông tin kế toán trong tổ chức doanh nghiệp 
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Hình 1.3. Vai trò liên kết của hệ thống thông tin kế toán trong tổ chức doanh 

nghiệp 

Như đã đề cập, có hai nhóm người sử dụng thông tin kế toán: nhóm bên trong và 

nhóm bên ngoài doanh nghiệp. Nhóm bên ngoài, bao gồm các nhà đầu tư, các chủ nợ, 

các cổ đông, các doanh nghiệp cạnh tranh, các nghiệp đoàn lao động và công chúng nói 

chung. 

Nhóm người sử dụng bên ngoài doanh nghiệp phụ thuộc vào một lượng lớn các báo 

cáo do hệ thống thông tin kế toán của tổ chức doanh nghiệp cung cấp. Đa số các báo 

cáo này là báo cáo bắt buộc, mọi doanh nghiệp đều phải lập và gửi theo định kỳ không 

phân biệt trạng thái sở hữu và qui mô doanh nghiệp. Đó là những căn cứ quan trọng cho 

việc đề ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc đầu 

tư của các chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương 

lai của doanh nghiệp. Nhóm bên trong bao gồm các nhà quản lý, mà nhu cầu thông tin 

của họ phụ thuộc vào cấp quản lý, mà nhu cầu thông tin của họ phụ thuộc vào cấp quản 

Dữ liệu nghiệp vụ 
kế toán 

 
 

Chủ thể quản lý 
 Chủ doanh nghiệp 
 Hội đông quản trị 
 Ban giám đốc 

Đối tượng quản lý 
 (Phân hệ tác nghiệp) 

Nguyên liệu dịch 
vụ vào 

Sản phẩm, bán thành 
phẩm, dịch vụ ra 

Báo cáo quản trị Quyết định quản trị 
 
Thông tin 
từ môi 
trường 
 
Chính sách 
đầu tư, thuế 
 

Hệ thống thông tin kế toán phục vụ quản lý 
 Thu thập 
 Lưu trữ 
 Xử lý 
 Truyền và nhận thông tin 

Thông tin 
từ môi 
trường 
 
Báo cáo tài 
chính 

Quyết định quản trị 
triển khai 
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lý hay chức năng nghiệp vụ của họ trong doanh nghiệp. Hệ thống thông tin kế toán sẽ 

tóm tắt và lọc thông tin sao cho các nhà quản lý ở các cấp khác nhau nhận được đúng 

thông tin họ cần để hoàn thành công việc của mình, vào đúng lúc, theo đúng dạng. 

Quản lý ở cấp chiến lược với những hoạch định chiếc lược lâu dài cần được hệ thống 

thông tin kế toán cung cấp những báo cáo kế toán với những mục tóm tắt và tổng hợp 

như tổng doanh thu quý theo sản phẩm hoặc theo bộ phận, trong khi quản lý ở cấp sách 

lược lại cần những thông tin chi tiết hơn như doanh thu quý theo sản phẩm hoặc theo bộ 

phận, trong khi quản lý ở cấp sách lược lại cần những thông tin chi tiết hơn như doanh 

thu hằng ngày hoặc hàng tuần theo sản phẩm, vì phạm vi quản lý của cấp này hẹp hơn 

và quản lý cấp tác nghiệp chỉ có nhu cầu thông tin liên quan đến nghiệp vụ riêng, đặc 

thù của họ mà thôi, ví dụ tổng doanh thu của một bộ phận xác định. 

Bằng cách xử lý dữ liệu, hệ thống thông tin kế toán đã tác động đến quyết định của tổ 

chức doanh nghiệp. 

Hệ thống thông tin kế toán đáp ứng nhu cầu của đơn vị về chi phí thiết lập, lưu trữ 

thông tin có thể sử dụng nhiều mục đích, giao diện thân thiện dễ sử dụng, xử lý chính 

xác và nhanh chóng thông tin, cung cấp những thông tin hữu dụng cho việc ra quyết 

định cũng như những vấn đề khác có liên quan. 

Ví dụ bên cạnh việc ghi nhận các khoản phải thu và tổng hợp trên bản báo cáo tài 

chính, hệ thống thông tin kế toán còn giúp phân tích tuổi nợ của từng khách hàng đưa ra 

cảnh báo các khoản nợ quá hạn. Hệ thống thông tin kế toán không chỉ giúp phản ánh 

các nghiệp vụ tài chình và thể hiện báo cáo tài chính một đơn vị nó còn giúp theo dõi 

các hoạt động kinh tế đang diễn ra và những thông tin đặc biệt hơn. 

Ngày nay, hệ thống thông tin kế toán theo dõi các thông tin phi tài chính cũng được 

coi trọng như các thông tin tài chính. Do đó, chúng ta cần định nghĩa một hệ thống 

thông tin kế toán của một doanh nghiệp là việc thu thập xem xét các nghiệp vụ kinh tế 

của một doanh nghiệp, xử lý chúng và truyền các thông tin này dưới mọi hình thức khác 

nhau cho nhiều đối tượng với một cách thích hợp nhất. 

1.2.Kế toán trong thời đại công nghệ thông tin  

1.2.1. Đôi nét về lịch sử phát triển của Internet và WWW  

Xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra trên thế giới đã và đang tác động to lớn vào sự phát 
triển của ngành truyền thông nói chung và báo chí nói riêng. Sự phát triển của Internet 
là một trong các yếu tố quan trọng làm cho việc chuyển tải thông tin tới các khu vực 
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trên thế giới một cách dễ dàng và tiện lợi. Chúng ta hãy nhìn lại lịch sử hình thành và 
phát triển của nó để thấy được xu hướng phát triển của Internet ngày nay là một sự tất 
yếu. 

Thời kỳ phôi thai của Internet bắt nguồn từ việc năm 1969 Bộ Quốc phòng Mĩ xây 
dựng dự án ARPANET (Advanced Research Projects Agency- ARPA). Đây là Cơ quan 
Dự án nghiên cứu Tiên tiến, tiền thân của cơ quan sau này được thành lập với nhiệm vụ 
phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia đặt trên vũ trụ, chú ý [1]. Cơ quan này 
nghiên cứu lĩnh vục mạng, với ý đồ là chia sẻ thông tin giữa các trung tâm nghiên cứu 
được chính phủ bảo trợ. Theo đó các máy tính được liên kết với nhau và sẽ có khả năng 
tự định đường truyền tin ngay sau khi 1 phần mạng đã được phá hủy [2]. 

Trong 10 năm sau đó (từ năm 1972 đến năm 1982), các nhà khoa học cùng một số các 
trường đại học tại Mĩ, Anh, Na- uy…đã nhiều lần cải tiến, thay đổi, nâng cấp các đời 
mạng từ mạng ARPANET liên kết 40 máy thông qua các bộ xử lí giao tiếp giữa các 
trạm cuối (Terminal Interface Processor-TIP), thiết lập giao thức bắt tay (agreed-upon), 
phát minh ra E-mail để gửi thông điệp trên mạng. Từ đó đến nay, E-mail là một trong 
những dịch vụ được dùng nhiều nhất… 

Tiếp theo năm 1974, BBN đã xây dựng giao thức ứng dụng Telnet cho phép sử dụng 
máy tính từ xa[3]. Năm 1976, phòng thí nghiệm của hãng AT&T phát minh ra dịch vụ 
truyền tệp cho mạng FTP (file transfer protocol – giao thức chuyển giao tệp tin). Năm 
1978, Tom Truscott và Steve Bellovin thiết lập mạng USENET dành cho những người 
sử dụng UNIX. 

 Mạng USENET là 1 trong những mạng phát triển sớm nhất và thu hút nhiều người 

nhất. Năm 1979 ARPA thành lập ban kiểm soát cấu hình internet. 

Năm 1981 ra đời mạng CSNET(Computer Science NETwork) cung cấp các dịch vụ 
mạng cho các nhà khoa học ở trường đại học mà không cần truy cập vào mạng 
ARPANET. 

Năm 1982 các giao thức TCP và IP được DAC và ARPA dùng đối với mạng 
ARPANET.Sau đó TCP/IP được chọn là giao thức chuẩn. Năm 1983, được đánh dấu là 
một mốc quan trọng bởi ARPANET được tách ra thành ARPANET và MILNET. 
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 MILNET tích hợp với mạng dữ liệu quốc phòng 
 ARPANET trở thành 1 mạng dân sự với quy mô nhỏ hơn. 

Lúc này, hội đồng các hoạt động internet ra đời, sau được đổi tên thành Hội đồng kiến 
trúc internet [4]. 

 Như vậy, ở thời kỳ phôi thai này, ARPANET, mạng toàn khu vực đầu tiên và tiền thân 
của Internet được thiết lập tại “bốn điểm nút” là Viện nghiên cứu Stanford, UCLA, Đại 
học California ở Santa Barbara và Đại học Utah [5]. 

Internet còn phải trải qua 3 giai đoạn phát triển nữa mới có được vị trí như ngày hôm 
nay. 

Mạng Internet ban đầu chỉ khởi sắc trong giới học thuật với việc tạo ra BITNET 
(because It is Time Networt – Bởi vì đã đến thời của Mạng). Sau này, năm 1984 khi 
giới nghiên cứu đưa ra “hệ thống tên miền” cho phép người sử dụng tìm kiếm các máy 
vi tính khác theo tên chứ không phải theo số thì số máy chủ trên Internet đã tăng lên 
con số chóng mặt (từ 1987 có 10.000 máy chủ, hai năm sau có tới 100.000 máy chủ)[6]. 
Hệ thống các tên miền DNS (Domain Name System)được chia thành sáu loại chính 

 - .edu (education) cho lĩnh vực giáo dục 
 - .gov (government) thuộc chính phủ 
 - .mil (miltary) cho lĩnh vực quân sự 
 - .com (commercial) cho lĩnh vực thương mại 
 - .org (organization) cho các tổ chức 
 - .net (network resources) cho các mạng 

Giai đoạn bùng nổ thứ nhất vào năm 1986 mạng NSFnet chính thức được thiết lập. Khi 
công nghệ mạng đã phát triển, nhiều mạng mới đã hình thành và đều được kết nối với 
ARPANET, CSNET và NSFNET, tất cả các mạng này nối với nhau và trở thành 
Internet. Cuối cùng thì ARPANET và CSNET suy thoái, chỉ còn NSFNET là 1 mạng 
khá tốt trở thành mạng chính liên kết các mạng khác trên Internet. Lúc này đối tượng sử 
dụng internet chủ yếu là những nhà nghiên cứu và dịch vụ phổ biến nhất là E-mail và 
FTP. Internet đã là 1 phương tiện đại chúng. 

 Cuộc bùng nổ thứ hai với sự phát triển của wwwww, bắt đầu từ việc tìm ra cách để lưu 
giữ và tìm kiếm các cơ sở dữ liệu. Các cơ sở dữ liệu này phải được kết nối với các tài 

liệu của thư viện. 
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Đến năm 1991, Tim Berners Lee ở trung tâm nghiên cứu nguyên tử châu Âu(CERN) 
phát minh ra World Wide Web(WWW) dựa theo ý tưởng về siêu văn bản được Ted 
Nelson đưa ra từ năm 1985.Có thể nói đây là 1 cuộc cách mạng trên internet vì người ta 

có thể truy cập, trao đổi thông tin 1 cách dể dàng, nhanh chóng. 

Trước sự phát triển “chóng mặt” của mạng Internet, ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản 
HTML (HyperText Mark- up Language) cùng với giao thức truyền siêu văn bản HTTP 
(HyperText Transfer Protocol), báo chí lúc bấy giờ không thể đứng ngoài cuộc. Kết quả 
là những từ báo mạng điện tử ra đời theo xu thế phát triển của mọi thời đại. 

Tháng 10/1993, Khoa báo chí Đại học Florida (Mỹ) tung ra cái mà họ tự tin là tờ báo 
Internet đầu tiên. Cũng có tài liệu cho rằng năm 1992, tờ báo Chicago của Mỹ mới là tờ 
báo điện tử đầu tiên trên thế giới. 

Năm 1994, phiên bản online của tạp chí Hotwired chạy những banner quảng cáo đầu 
tiên và hàng loạt báo khác tại Mỹ ồ ạt mở website. “Cơn sốt vàng” của thời thông tin 

trực tuyến bắt đầu. 

Một khảo sát lần đầu tiên về độc giả Internet của hãng dịch vụ thống kê truy cập 
Nielsen/NetRatings công bố mới đây cho thấy 1/5 số người lướt web thích đọc báo 
mạng hơn các phiên bản phi trực tuyến. Có lẽ đó cũng chính là một động lực khiến các 
tờ báo giấy – vừa là để cạnh tranh vừa là không thể cưỡng lại xu thế điện tử hóa – cũng 
đã phải lập tức triển khai phiên bản điện tử, trong đó phần lớn phát hành lại các bài báo 
từ bản giấy và có cập nhật thêm thông tin riêng.  
 Cùng với sự phát triển chóng mặt của các công nghệ kết nối, giúp đẩy nhanh tốc độ 
truy tải, số lượng các tờ báo điện tử cũng nở rộ khắp nơi trên thế giới, truyền tải thông 
tin dưới mọi hình thức mà các loại báo truyền thống cung cấp. Có thể coi báo điện tử 
hiện nay là sự hội tụ của cả báo giấy (text), báo tiếng (audio) và báo hình (video). 
Người lướt web không chỉ được cập nhật tin tức dưới dạng chữ viết mà còn có thể nghe 
rất nhiều kênh phát thanh và xem truyền hình ngay trên các website báo chí.[7] 
Công ty Netsscape tung ra các phần mềm ứng dụng để khai thác thông tin trên Internet 
vào tháng 5 năm 1995.Công ty Amazon.com ra đời vào tháng 5 năm 1997 và IBM tung 

ra chiến dịch quảng cáo cho các mô hình điện tử năm 1997… 


